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Thuyết minh báo cáo tài chính 

Quý 1- năm 2013
1- ĐẶC ĐIỂM HOẠT ĐỘNG CỦA DOANH NGHIỆP

  1.1.Khái quát:

Công ty Cổ phần Bao bì và In Nông nghiệp là Công ty cổ phần được thành lập tại Việt Nam theo Quyết định số 686/QĐ/BNN - TCCB ngày 22/03/2004 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn. Công ty hoạt động theo Giấy chứng nhận đăng kí kinh doanh số 0103004779 ngày 02/07/2004 sửa đổi lần 2 ngày 29/5/2008 của Sở Kế hoạch và đầu tư thành phố Hà Nội, sửa đổi lần 3 ngày 23/11/2012 chuyển mã số doanh nghiệp thành 0101508664
 
Công ty Cổ phần Bao bì và In Nông nghiệp có trụ sở chính tại số 72 Đường Trường Chinh, Quận Đống Đa, Thành phố Hà Nội. Toàn bộ phần sản xuất và phần lớn khối văn phòng hoạt động tại  Lô 3, CN3, Cụm Công nghiệp Ngọc hồi, Thanh trì, Hà nội. 

  1.2.Hình thức sở hữu vốn

Công ty Cổ phần Bao bì và In Nông nghiệp là Công ty cổ phần do các cổ đông góp vốn và hoạt động theo Luật doanh nghiệp Việt Nam.

Vốn điều lệ của Công ty là: 81.000.000.000đồng.

  1.3.Ngành nghề kinh doanh và hoạt động chính 

- In bản đồ, sách báo, văn hoá phẩm, tem nhãn bao bì và các tài liệu phục vụ cho sự phát triển của các ngành kinh tế.
- Kinh doanh xuất nhập khẩu vật tư thiết bị ngành in.,...

- Kinh doanh bất động sản và văn phòng cho thuê.
2- Chế độ và CHÍNH SÁCH KẾ TOÁN áp dụng tại Công ty VÀ KỲ KẾ TOÁN

    2.1.Cơ sở lập Báo cáo tài chính


Công ty áp dụng chế độ kế toán doanh nghiệp ban hành  theo Quyết định số 15/2006/QĐ-BTC ngày 20/3/2006 về việc “Ban hành chế độ kế toán doanh nghiệp” và Thông tư số 244/2009/TT-BTC ngày 31/12/2009 về việc “Hướng dẫn sửa đổi, bổ sung Chế độ kế toán Doanh Nghiệp”. 
    2.2.Kỳ báo cáo:
Kỳ báo cáo này của Công ty bắt đầu từ ngày 01 tháng 01 năm 2013 đến  ngày 31 tháng 3 năm 2013. 

2.3.Áp dụng Chuẩn mực kế toán Việt Nam.

Trong năm  báo cáo , Công ty đã áp dụng các Chuẩn mực Kế toán Việt Nam (“VAS”) và các văn bản hướng dẫn Chuẩn mực do Nhà nước ban hành. Báo cáo tài chính được lập và trình bày theo đúng mọi quy định của từng chuẩn mực, thông tư hướng dẫn thực hiện chuẩn mực và Chế độ kế toán hiện hành đang áp dụng. .

Hình thức kế toán áp dụng: Kế toán trên máy vi tính theo hình thức chứng từ ghi sổ.

2.4 .Nguyên tắc ghi nhận các khoản tiền và các khoản tương đương tiền:  

Các nghiệp vụ phát sinh bằng các loại ngoại tệ được quy đổi sang đồng Việt Nam theo tỷ giá thực tế tại ngày phát sinh nghiệp vụ. 
Tại thời điểm cuối năm, các khoản mục tiền tệ có gốc ngoại tệ được quy đổi theo tỷ giá bình quân liên ngân hàng do Ngân hàng Nhà nước Việt nam công bố vào ngày kết thúc niên dộ kế toán.
Chênh lệch tỷ giá phát sinh từ các nghiệp vụ này được hạch toán vào chi phí  tài chính hoặc doanh thu tài chính và được kết chuyển vào  Báo cáo Kết quả hoạt động kinh doanh trong kỳ.

2.5 .Nguyên tắc ghi nhận hàng tồn kho

Nguyên vật liệu, hàng hoá tồn kho được xác định trên cơ sở giá gốc, trường hợp giá trị thuần có thể thực hiện được thấp hơn giá gècth× phải tính theo giá trị thuần có thể thực hiện được. Giá gốc hàng tồn kho bao gồm chi phí mua, chi phí chế biến và các chi phí liên quan trực tiếp khác phát sinh để có được hàng tồn kho ở địa điểm và trạng thái hiện tại. 

Hàng tồn kho được hạch toán theo phương pháp kê khai thường xuyên. Giá trị nguyên vật liệu xuất kho được xác định theo phương pháp bình quân gia quyền tháng.

Thành  phẩm tồn kho ngày 31/3/2013 được xác định bằng 70% giá bán thực tế của các sản phẩm tương ứng (tương đương giá thành công xưởng).

Sản phẩm dở dang tại ngày 31/3/2013 được  kiểm kê thực tế tại từng bộ phận và xác định giá trị bằng giá trị thực tế của các sản phẩm hoàn thành tương ứng.

2.6 . Nguyên tắc ghi nhận và khấu hao Tài sản cố định : 
Tài sản cố định hữu hình, vô hình được ghi nhận theo giá gốc. Trong quá trình sử dụng, tài sản cố định được ghi nhận theo nguyên giá, hao mòn luỹ kế và giá trị còn lại. 
Nguyên giá tài sản cố định bao gồm giá mua và toàn bộ các chi phí liên quan khác liên quan trực tiếp đến việc đưa tài sản vào trạng thái sẵn sàng sử dụng.  

Tài sản cố định được khấu hao theo phương pháp đường thẳng dựa trên thời gian hữu dụng ước tính. Thời gian khấu hao ước tính như sau:

	   Loại tài sản
	
	
	Thời gian khấu hao

	
	
	
	Năm

	Nhà xưởng, vật kiến trúc
	
	
	3-16

	Máy móc, thiết bị
	
	
	5-10

	Phương tiện vận tải
	
	
	6-10

	Thiết bị, dụng cụ quản lý
	
	
	3-4


2.7 .Nguyên tắc ghi nhận và phân bổ chi phí trả trước:

Các chi phí trả trước chỉ liên quan đến chi phí sản xuất kinh doanh năm tài chính hiện tại được ghi nhận là chi phí trả trước ngắn hạn và được tính vào chi phí sản xuất kinh doanh trong năm tài chính.

Các chi phí đã phát sinh trong năm tài chính nhưng được hạch toán vào chi phí trả trước dài hạn để phân bổ dần vào kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh trong nhiều năm gồm có:

- Công cụ dụng cụ xuất dùng có giá trị lớn và có thể sử dụng trong nhiều kỳ kế toán; 

- Các chi phí trả trước dài hạn khác.


Chi phí trả trước được phân bổ dần vào chi phí sản xuất kinh doanh theo phương pháp đường thẳng.   
2.8 .Nguyên tắc ghi nhận và vốn hoá các khoản chi phí đi vay
Chi phí đi vay từ các khoản vay ngắn hạn và trung hạn được hạch toán vào chi phí sản xuất kinh doanh trong kỳ khi phát sinh. Trừ chi phí đi vay liên quan trực tiếp đến việc đầu tư xây dựng hoặc sản xuất tài sản dở dang được tính vào giá trị của tài sản đó (được vốn hoá) khi có đủ các điều kiện quy định trong Chuẩn mực Kế toán Việt Nam số 16 “Chi phí đi vay”

Chi phí đi vay được tính vào giá trị của tài sản (được vốn hoá) bao gồm các khoản lãi tiền vay; phân bổ các khoản chiết khấu hoặc phụ trội khi phát hành trái phiếu, các khoản chi phí phụ phát sinh liên quan tới quá trình làm thủ tục vay. 
2.9 .Nguyên tắc ghi nhận chi phí phải trả:
Các khoản chi phí thực tế đã phát sinh trong kỳ kế toán như tiền điện; tiền nước; tiền lãi vay của hợp đồng vay trung hạn, nhưng được trả sau kỳ kế toán được ghi nhận vào chi phí phải trả để đảm bảo nguyên tắc phù hợp giữa doanh thu và chi phí trong kỳ kế toán.
Khi các chi phí đó được thanh toán, nếu có chênh lệch với số đã trích, kế toán tiến hành ghi bổ sung hoặc ghi giảm chi phí tương ứng với phần chênh lệch.
2.10 Nguyên tắc ghi nhận vốn chủ sở hữu:       
Vốn đầu tư của chủ sở hữu được ghi nhận theo số vốn thực góp của Chủ sở hữu.

Thặng dư  vốn cổ phần được ghi nhận theo số chênh lệch lớn hơn hoặc nhỏ hơn giữa giá thực tế phát hành và mệnh giá cổ phiếu khi phát hành cổ phiếu lần đầu, phát hành bổ sung hoặc tái phát hành cổ phiếu quỹ.
Vốn khác của chủ sở hữu được bổ sung từ kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh.

Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối là số lợi nhuận từ các hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp sau khi trừ các khoản điều chỉnh do áp dụng hồi tố thay đổi chính sách kế toán và điều chỉnh hồi tố sai sót trọng yếu của các năm trước. Trong quý báo cáo, Công ty đã phân phối lợi nhuận theo Nghị quyết đại hội cổ đông và Điều lệ Công ty.

2.11 Nguyên tắc và phương pháp ghi nhận doanh thu:
Doanh thu bán hàng:
           Doanh thu được ghi nhận khi đồng thời thoả mãn các điều kiện: hàng hoá đã được chuyển quyền sở hữu gắn liền với phần lớn rủi ro và lợi ích, khách hàng chấp nhận thanh toán và phát hành hoá đơn.

Doanh thu cung cấp dịch vụ:
Doanh thu cung cấp dịch vụ được ghi nhận khi kết quả của giao dịch đó đã được xác nhận, khách hàng đã chấp nhận viết hoá đơn và thanh toán. Trường hợp việc cung cấp dịch vụ liên quan đến nhiều kỳ thì doanh thu được ghi nhận trong kỳ theo kết quả phần công việc đã hoàn thành vào ngày lập Bảng cân đối kế toán của kỳ đó.  

Doanh thu hoạt động tài chính
Doanh thu phát sinh từ tiền lãi, tiền bản quyền, cổ tức, lợi nhuận được chia và các khoản doanh thu hoạt động tài chính khác được ghi nhận khi thoả mãn đồng thời 2 điều kiện sau:

- Khả năng thu được lợi ích kinh tế từ giao dịch đó; Doanh thu được xác định tương đối chắc chắn.

- Cổ tức, lợi nhuận được chia được ghi nhận khi công ty được quyền nhận cổ tức hoặc được quyền nhận lợi nhuận từ việc góp vốn
2.12 Nguyên tắc và phương pháp ghi nhận chi phí tài chính:

Các khoản chi phí được ghi nhận vào chi phí tài chính gồm:

· Chi phí hoặc các khoản lỗ liên quan đến các hoạt động đầu tư tài chính

· Chi phí cho vay và đi vay vốn

· Các khoản lỗ do thay đổi tỷ giá hối đoái các nghiệp vụ phát sinh liên quan đến ngoại tệ.
Các khoản trên được ghi nhận theo tổng số phát sinh trong kỳ, không bù trừ  với doanh thu hoạt động tài chính.

2.13 Nguyên tắc và phương pháp ghi nhận chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp
Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hiện hành được xác định trên cơ sở thu nhập chịu thuế và thuế suất thuế TNDN trong năm hiện hành. 

Thuế suất thuế thu nhập doanh nghiệp trong năm tài chính là 25%. 

Các loại thuế khác được áp dụng theo các Luật thuế hiện hành tại Việt Nam
3- Tiền 

	Chỉ tiêu
	31/12/2012
	31/3/2013

	
	VND
	VND

	Tiền mặt
	77.204.053
	95.542.350

	Tiền gửi ngân hàng
	6.869.724.299
	5.822.296.105

	Tổng
	6.946.928.352
	5.917.838.455


4- Các khoản tương đương tiền:
	Chỉ tiêu
	31/12/2012
	31/3/2013

	Tiền gửi kỳ hạn
	0
	0


5- Hàng tồn kho 

	Chỉ tiêu
	31/12/2012
	31/3/2013

	
	VND
	VND

	Nguyên liệu, vật liệu
	16.978.850.013
	25.866.781.535

	Công cụ, dụng cụ
	383.542.833
	2.303.065.348

	Chi phí SXKD dở dang
	1.729.243.104
	267.619.638

	Thành phẩm
	1.483.224.341
	1.716.920.727

	Hàng hoá
	7.183.090.688
	9.004.134.586

	Tổng
	27.757.950.979
	39.158.521.834


6- Tài sản cố định hữu hình 
	Néi dung
	Nhà cửa, 
vật kiến trúc
	
	Máy móc,
 thiết bị
	
	Thiết bị 
văn phòng
	
	Phương tiện vận tải
	Tổng

	
	 VND 
	
	 VND 
	
	 VND 
	
	 VND 
	 VND 

	NGUYÊN GIÁ
	
	
	
	
	
	
	

	Tại ngày 31/12/2012
	34.127.286.110
	
	149.967.736.082
	
	1.201.859.462
	
	7.348.330.750
	192.645.212.404

	Tăng trong kỳ
	
	
	
	
	
	
	105.000.000
	105.000.000

	Giảm trong kỳ
	
	
	
	
	
	
	
	

	Tại ngày 31/3/2013
	34.127.286.110
	
	149.967.736.082
	
	1.201.859.462
	
	7.453.330.750
	192.750.212.404

	 GIÁ TRỊ HAO MÒN LUỸ KẾ
	
	
	
	
	

	Tại ngày 31/12/2012
	11.340.412.226
	
	78.022.926.347
	
	1.003.764.645
	
	2.438.031.380
	92.805.134.598

	Trích khấu hao kú
	1.358.653.332
	
	11.582.690.438
	
	64.193.902
	
	524.400.030
	13.529.937.702

	Thanh lý nhượng bán
	
	
	
	
	
	
	
	

	Tại ngày 31/3/2013
	12.699.065.558
	
	89.605.616.843
	
	1.026.487.244
	
	3.003.902.656
	106.335.072.301

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	 GIÁ TRỊ CÒN LẠI 
	
	
	
	
	
	
	

	Tại ngày 31/12/2012
	22.786.873.884
	
	71.944.809.735
	
	198.094.817
	
	4.910.299.370
	99.840.077.806

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Tại ngày 31/3/2013
	21.428.220.552
	
	60.362.119.239
	
	175.372.218
	
	4.449.428.094
	86.415.140.103


7- Chi phí xây dựng cơ bản dở dang:

Quý 1 năm 2013, Công ty có 2 khoản đang hạch toán vào tài khoản xây dựng cơ bản dở dang trị giá 1.897.400.000đồng, bao gồm:
- Tiền trúng quyền sử dụng đất dịch vụ tại cụm công nghiệp Ngọc Hồi theo quyết định số 4110/QĐ-STC ngày 19/9/2009. Số dư của hạng mục đầu tư này đến 31/12/2012 là 1.688.400.000đồng. Số dư này được chuyển tiếp đến 31/3/2013.
- Chi phí xây dựng dở dang kho khung sắt mái tôn phía cổng sau của Công ty trị giá 209.000.000đồng.
8- Đầu tư  vào công ty con
	Công ty TNHH Bao bì APP Hưng Yên(sở hữu 100% vốn)
	31/12/2012

VND
	31/3/2013
VND

	
	27 000 000 000
	27.000.000.000

	Công ty TNHH công nghệ chống giả DAC (Sở hữu 100% vốn)
	
	5.400.000.000

	Tổng cộng
	
	32.400.000.000


9- Đầu tư vào công ty liên kết
	Công ty cổ phần chống giả DAC
	31/12/2012
VND
	31/3/2013
VND

	
	1 900 000 000
	0


10- Chi phí trả trước dài hạn 

	Chỉ tiêu
	31/3/2013
VND

	Tại ngày 31/12/2012
	588.557.551

	Tăng trong kỳ
	0

	Phân bổ vào chi phí trong kỳ
	128.514.882

	Tại ngày 31/3/2013
	460.042.669


Chi phí trả  trước dài hạn phát sinh trong kỳ được phâm bổ theo tiêu chí thời gian là 24 tháng. Giá trị phân bổ quý 1-2013 theo thời gian sử dụng thực tế. 
11- Các khoản vay và nợ ngắn hạn:
	Chỉ tiêu
	31/12/2012 
	31/3/2013

	
	 VND 
	 VND 

	Vay ngắn hạn
	12.639.419.340
	14.500.677.337

	Gốc vay dài hạn đến hạn trả
	
	

	Tổng 
	12.639.419.340
	14.500.677.337


12- Thuế và các khoản phải nộp Nhà nước: 

	
	31/12/2012
	31/3/2013

	
	VND
	VND

	Thuế
	
	

	         - Thuế giá trị gia tăng
	1.553.052.684
	2.387.888.579

	         +Thuế GTGT hàng nội địa
	
	

	         +Thuế GTGT hàng nhập khẩu
	
	2.387.888.579

	        - Thuế xuất nhập khẩu
	1.060.814.707
	1.279.048.975

	        - Thuế thuê đất
	1.303.641.500
	1.303.641.500

	         - ThuÕ TNCN
	
	298.825.871

	         - ThuÕ TNDN
	3.249.218.446
	2.664.424.977

	Tổng 
	7.166.727.337
	7.933.834.902


13- Chi phí phải trả:
	Chỉ tiêu
	31/12/2012
VND
	31/3/2013
VND

	Lãi vay phải trả
	106.352.413
	65.583.519

	Chi phí phải trả khác
	235.086.702
	88.181.818

	Cộng
	341.439.115
	153.765.337


14- Các khoản phải trả, phải nộp ngắn hạn khác:

	Chỉ tiêu
	31/12/2012
VND
	31/3/2013
VND

	Tài sản thừa chờ sử lý
	
	

	Kinh phí công đoàn
	1.152.786.077
	1.198.471.626

	Bảo hiểm y tế, BHXH,BHTN
	62.014.931
	40.520.647

	Các khoản phải trả, phải nộp khác
	2.806.348.219
	17.592.561.872

	Phải thu khác (dư có)
	
	

	Cộng
	4.045.906.350
	18.831.554.145


15- Các khoản vay dài hạn và nợ dài hạn: 


Vay dài hạn thể hiện các khoản vay từ Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Hà nội, PGD  Ba Đình gồm:
- Theo Hợp đồng tín dụng trung hạn số 1503LAV201100233 ngày 15/4/2011, mục đích mua máy ghép màng khô, số dư ngày 31/3/2013:    đồng.
Tổng cộng các khoản vay trên có số dư như sau:
	Chỉ tiêu
	31/12/2012
VND
	31/3/2013
VND

	Vay trung hạn ngân hàng
	3.464.875.000
	3.261.059.000


16- Vốn chủ sở hữu 
a) Thay đổi trong vốn chủ sở hữu 


	Néi dung
	Vèn gãp
	Thặng dư vốn
	Quỹ đầu tư​ phát triển
	Quỹ dự phòng tài chính
	Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối

	A
	1
	2
	3
	4
	5

	Số dư 31/12/2012
	81.000.000.000
	15.041.209.638
	20.040.401.393
	3.298.999.550
	 28.877.562.388

	Tăng trong kỳ
	
	
	
	
	

	- Lợi nhuận tăng trong kỳ
	
	
	9.807.806.148
	1.443.878.120
	7.993.274.934

	- Chia cổ tức trong kỳ
	
	
	
	
	16.200.000.000

	-Giảm vốn trong kỳ
	
	
	
	
	12.703.747.999

	Số dư 31/3/2013
	81.000.000.000
	15.041.209.638
	29.848.207.541
	4.742.877.670
	7.967.089.323


b)Chi tiết vốn đầu tư của chủ sở hữu 


	Chi tiết
	Vốn đã góp

	
	

	
	31/12/2012
	 
	31/3/2013

	
	VND
	
	%
	
	VND
	
	%

	Tổng Công ty đầu tư và kinh doanh vốn Nhà nước 

Cổ đông khác
	 15 187 500 000

 65 812 500 000
	
	18.75

81.25
	
	 15 187 500 000

 65 812 500 000
	
	18.75

81.25  

	
	
	
	
	
	
	
	

	Tổng
	 81.000.000.000 
	
	    100 
	
	 81.000.000.000 
	
	     100 
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- Doanh thu 

	Chỉ tiêu
	Năm 2012
	
	Quý 1- Năm 2013

	
	VND 
	
	VND 

	Céng
	427.288.856.334
	
	123.264.669.249

	        + Doanh thu bán thành phẩm
	348.144.515.422
	
	101.928.080.670

	        + Doanh thu bán hàng hóa, vtư
	       27.621.887.570
	
	5.776.999.894

	        + Doanh thu cung cấp dịch vụ
	51.522.453.342
	
	15.559.588.685


18- Các khoản giảm trừ doanh thu:

	Chỉ tiêu
	Năm 2012
	
	Quý 1- Năm 2013

	
	VND 
	
	VND 

	       - Các khoản giảm trừ
	164.490.611
	
	398.327.067

	          + Chiết khấu thương mại
	
	
	

	          + Giảm giá hang bán
	
	
	

	          + Hàng bán bị trả lại
	164.490.611
	
	398.327.067


  19- Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ
	Chỉ tiêu
	Năm 2012
	
	Quý 1- Năm 2013

	
	VND 
	
	VND 

	        + Doanh thu bán thành phẩm
	347.980.024.811
	
	101.928.080.670

	        + Doanh thu bán hàng hóa, vtư
	       27.621.887.570
	
	5.776.999.894

	        + Doanh thu cung cấp dịch vụ
	51.522.453.342
	
	15.161.261.618


20- Giá vốn hàng bán
	Chỉ tiêu
	Năm 2012
	
	Quý 1- Năm 2013

	
	VND 
	
	VND 

	
	354 712 808 400
	
	105.213.532.071



21- Doanh thu hoạt động tài chính
	Chỉ tiêu
	Năm 2012
	
	Quý 1- Năm 2013

	
	VND 
	
	VND 

	Doanh thu hoạt động tài chính 
	667.547.762
	
	645.989.654


22- Chi phí hoạt động tài chính 

	
	Năm 2012
	
	Quý 1- Năm 2013

	
	 VND 
	
	 VND 

	Chi phí lãi vay
	5.825.853.272
	
	536.856.840

	Lỗ chênh lệch tỉ giá  
	    23 163 267
	
	

	Tổng
	5.849.016.539
	
	536.856.840


23- Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hiện hành 

	Chỉ tiêu
	Năm 2012
	Quý 1- Năm 2013

	
	 VND 
	 VND 

	Tổng thu nhập chịu thuế
	36.836.475.924
	10.657.699.911

	Thuế phải nộp theo suất thuế TNDN 25%
	9.209.118.982
	2.664.424.977

	Thuế được ưu đãi giảm 30% theo NĐ29/2012/QH13
	2.762.735.694
	

	Thuế phải nộp
	6.446.383.288
	2.664.424.977


24- Những thông tin khác

Thông tin về các bên liên quan:
* Công ty TNHH Bao bì APP Hưng Yên(công ty con):

- Giá trị giao dịch bán hàng phát sinh quý 1-2013:   4.240.374.462đồng
- Giá trị giao dịch cung cấp dịch vụ lãi vay Q1-13:     231.456.000đồng

- Giá trị giao dịch mua hàng phát sinh quý 1-2013:11.855.772.789đồng
- Số dư phải trả 31/3/2013:  3.318.917.429đồng
- Số dư phải thu 31/3/2013:                     0 đồng
* Công ty cổ phần công nghệ chống giả DAC(công ty con)

- Giá trị giao dịch bán hàng phát sinh quý 1-2013:   500.384.100đồng
- Số dư phải thu 31/3/2013:      49.775.000đồng
	Lập biểu
	Kế toán trưởng
	Tổng Giám đốc 


Nguyễn thị Thuỷ                   Tạ Thị Tuyết Nga                        Nguyễn Thành Nam
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